
 Bộ Xây dựng Cộng hou xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 SỐ 13/2007/TT-BXD 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 

Thông tư  

Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP 
nguy 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn 

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất 
thải rắn;  

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch 
xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn, phục hồi và tái sử dụng cơ sở xử lý chất thải rắn 
sau khi kết thúc hoạt động, lập và quản lý dự toán xử lý chất thải rắn sau khi kết thúc hoạt 
động, lập và quản lý dự toán xử lý chất thải rắn được quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 34, 35 
và 37 của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn 
như sau. 

I. QUY HOẠCH QUẢN Lý CHẤT THẢI RẮN 

1. Quy hoạch quản lý chất thải rắn được nêu tại khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 
59/2007/NĐ-CP được hiểu như sau:  

a) Quy hoạch quản lý chất thải rắn là quy hoạch chuyên ngành xây dựng, bao gồm: điều 
tra, khảo sát, dự báo chi tiết nguồn và tổng lượng phát thải các loại chất thải rắn thông thường 
và nguy hại; xác định vị trí và quy mô các trạm trung chuyển, phạm vi thu gom, vận chuyển; 
xác định vị trí, quy mô cơ sở xử lý chất thải rắn trên cơ sở đề xuất công nghệ xử lý thích hợp; 
xây dựng kế hoạch và nguồn lực nhằm thu gom và xử lý triệt để chất thải rắn;  

b) Quy hoạch quản lý chất thải rắn bao gồm: quy hoạch vùng liên tỉnh; quy hoạch vùng 
tỉnh. Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng liên tỉnh chỉ xét đến các đô thị khu công nghiệp, 
khu kinh tế, khu du lịch, khu lịch sử - văn hoá có ý nghĩa liên vùng, là động lực phát triển 
vùng;  

c) Quy hoạch quản lý chất thải rắn được lập cho giai đoạn 10, 20 năm hoặc dài hơn tuỳ 
theo giai đoạn lập quy hoạch xây dựng.  

2. Hồ sơ quy hoạch quản lý chất thải rắn thực hiện theo các nội dung được quy định tại 
khoản 2, Điều 7 bao gồm: 

2.1. Phần thuyết minh: 

a) Đánh giá hiện trạng, gồm các nội dung: 

- Hiện trạng các nguồn và lượng chất thải rắn phát sinh từ các đô thị, cơ sở sản xuất 
công nghiệp, làng nghề, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, di tích lịch sử - văn hoá, khu du lịch; 
thành phần, tính chất và tổng khối lượng chất thải rắn thông thường và nguy hại; 
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- Hiện trạng về tỷ lệ thu gom, phân loại chất thải rắn; phương tiện và phương thức thu 
gom; vị trí, quy mô các trạm trung chuyển và các cơ sở xử lý chất thải rắn; đánh giá công 
nghệ xử lý chất thải rắn; 

- Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn; 

b) Thuyết minh tính toán và dự báo về nguồn và khối lượng chất thải rắn thông thường 
và nguy hại trên cơ sở hiện trạng, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành liên quan 
khác; 

c) Đánh giá khả năng phân loại, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn thông thường phát 
thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và dịch vụ;  

d) Thuyết minh việc lựa chọn vị trí, quy mô các trạm trung chuyển chất thải rắn; vị trí, 
quy mô các cơ sở xử lý chất thải rắn; phạm vi tiếp nhận chất thải rắn của các cơ sở xử lý; 
phương thức thu gom chất thải rắn (bằng thiết bị cơ giới, các phương tiện thô sơ khác...). Khi 
xác định vị trí, quy mô của trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn, cần thuyết minh sự 
phù hợp với quy hoạnh xây dựng đã được phê duyệt (nếu có). Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn 
cần thuyết minh khả năng mở rộng quy mô trong tương lai.  

®) Đề xuất lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý các loại chất thải rắn thông thường, 
chất thải rắn nguy hại nhằm đảm bảo xử lý triệt để chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo 
yêu cầu vệ sinh môi trường;  

e) Xây dựng kế hoạch và nguồn lực thực hiện để đảm bảo thống kê đầy đủ và xử lý triệt 
để tất cả các loại chất thải rắn. Khi xác định nguồn lực thực hiện quy hoạch, phải thuyết minh 
nguồn từ ngân sách địa phương, trung ương và các nguồn vốn đầu tư khác từ xã hội hoá công 
tác quản lý chất thải rắn;  

g) Các kết luận và kiến nghị.  

2.2 Phần bản vẽ: 

a) Hiện trạng vị trí các nguồn phát thải, thống kê khối lượng chất thải rắn thông thường 
và chất thải rắn nguy hại; 

b) Hiện trạng phạm vi thu gom; hiện trạng vị trí, quy mô các trạm trung chuyển; hiện 
trạng vị trí, quy mô và công nghệ của cơ sở xử lý chất thải rắn; 

c) Khu vực phát thải (các điểm dân cư, khu công nghiệp tập trung, khu thương mại - 
dịch vụ, khu du lịch,...) kèm theo thống kê khối lượng chất thải rắn thông thường, chất thải 
rắn nguy hại được dự báo theo thời gian quy hoạch;  

d) Quy hoạch vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn và công 
nghệ xử lý được đề xuất; phạm vi địa giới thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, nguy 
hại đối với cơ sở xử lý chất thải rắn. 

ii. quy hoạch xây dựng các công trình  
xử lý chất thải rắn 

Quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn theo quy định tại các Điều 8 và 9 
của Nghị định 59/2007/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:  

1. Yêu cầu đối với quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn: 

a) Vị trí, quy mô cơ sở xử lý chất thải rắn phải phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải 
rắn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
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b) Tiêu chuẩn diện tích đất, diện tích xây dựng; định mức sử dụng điện, nước được xác 
định theo công nghệ xử lý đã lựa chọn và theo tiêu chuẩn thiết kế tổng mặt bằng đối với các 
nhà máy công nghiệp và tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn; 

c) Đảm bảo hoạt động của nhà máy theo công suất thiết kế và an toàn cho công nhân 
trong quá trình vận hành;  

d) Có biện pháp cách ly đối với các khu vực có khả năng gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ 
cháy nổ (bãi chôn lấp, bể xử lý nước rác, nơi chứa tạm thời chất thải nguy hại sau khi phân 
loại và chờ đưa đi xử lý);  

®) Phải bố trí vị trí các điểm quan trắc môi trường (nước, không khí) nhằm theo dõi sự 
biến động về môi trường trong quá trình vận hành và sau khi đóng cửa cơ sở xử lý chất thải 
rắn;  

e) Phải dự kiến các phương án phục hồi cảnh quan và tái sử dụng mặt bằng cơ sở xử lý 
chất thải rắn sau khi chấm dứt hoạt động.  

2. Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng do chủ đầu tư thực hiện khi lập dự án đầu tư xây 
dựng cơ sở xử lý chất thải rắn. Các hạng mục công trình của cơ sở xử lý chất thải rắn bao 
gồm:  

a) Các công trình chính (tiếp nhận, phân loại, xử lý chất thải rắn; nơi chứa sản phẩm tái 
chế, tái sử dụng...); 

b) Các công trình phụ trợ phục vụ quản lý vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn (quản lý, 
điều hành, phòng thí nghiệm, nhà ăn, khu vệ sinh...); 

c) Vị trí tập kết để đóng rắn hoặc chôn lấp chất thải rắn thông thường còn lại sau khi đã 
được xử lý (tái chế, tái sử dụng, đốt,...); khu vực cô lập vĩnh viễn chất thải rắn nguy hại; 

d) Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của cơ sở xử lý chất thải rắn (hệ thống 
đường, cấp thoát nước, cấp điện chiếu sáng và sản xuất, hệ thống xử lý nước thải, sân bãi, cây 
xanh) và vị trí các điểm đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cơ sở xử lý chất 
thải rắn.  

3. Hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn:  

a) Phần thuyết minh; 

b) Phần bản vẽ: tỷ lệ bản vẽ 1/500. Các bản vẽ bao gồm: 

- Hiện trạng khu đất, ranh giới khu vực bố trí cơ sở xử lý chất thải rắn;  

- Tổng mặt bằng định vị các công trình của cơ sở xử lý chất thải rắn, tóm tắt các chỉ tiêu 
kỹ thuật của giải pháp quy hoạch;  

- Tổng mặt bằng bố trí các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật; cao độ; các điểm đấu 
nối với công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu đất; vị trí các điểm quan trắc môi trường 
nước mặt, nước ngầm, không khí (khói, bụi, khí thải...). 

II. phục hồi, tái sử dụng diện tích cơ sở xử lý 
chất thải rắn sau khi chấm dứt hoạt động  

1. Việc phục hồi, tái sử dụng diện tích cơ sở xử lý chất thải rắn sau khi chấm dứt hoạt 
động được quy định tại Điều 34 của Nghị định 59/2007/NĐ-CP.  

2. Việc đóng bãi chôn lấp, chấm dứt hoạt động cơ sở xử lý chất thải rắn được thực hiện 
khi: lượng chất thải đã chôn lấp đạt được dung tích lớn nhất theo thiết kế kỹ thuật; bãi chôn 
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lấp không hợp vệ sinh và buộc phải đóng cửa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền.  

3. Giải pháp phục hồi và tái sử dụng diện tích cơ sở xử lý chất thải rắn có thể bao gồm: 

a) Tháo dỡ, di dời các hạng mục nhà xưởng; phục hồi cảnh quan môi trường khu vực 
bằng cách trồng cỏ, cây xanh;  

b) Sau khi thực hiện các công tác theo yêu cầu được quy định tại khoản 1, Điều 34 của 
Nghị định 59/2007/NĐ-CP, có thể tái sử dụng mặt bằng cơ sở xử lý chất thải rắn làm khu vui 
chơi, giải trí, sân thể thao, bãi đỗ xe... Không xây dựng các công trình nhà cửa trên bãi chôn 
lấp chất thải rắn. Khi tái sử dụng cơ sở xử lý chất thải rắn cho mục đích khác, cần lập dự án và 
quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. 

IV. LẬP Vu QUẢN Lý Dự TOÁN DỊCH Vụ CÔNG ÍCH Xử Lý 
CHẤT THẢI RẮN 

1. Dự toán chi phí dịch vụ công ích xử lý chất thải rắn nêu tại Điều 35 của Nghị định 
59/2007/NĐ-CP được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo các công nghệ khác nhau, đảm bảo khả năng thu hồi 
vốn và phát triển của chủ đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn; khuyến khích thực hiện xã hội hoá 
dịch vụ công ích xử lý chất thải rắn. 

2. Chi phí đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn được thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định: bao gồm các khoản chi phí 
như: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; 
chi phí quản lý dự án trong quá trình đầu tư xây dựng, chi phí tư vấn xây dựng; chi phí khác 
và chi phí dự phòng.  

3. Dự toán chi phí dịch vụ công ích xử lý chất thải rắn là chi phí cần thiết để hoàn thành 
khối lượng sản phẩm dịch vụ theo quy trình kỹ thuật quy định, bao gồm: chi phí nguyên vật 
liệu để xử lý chất thải rắn; chi phí nhân công xử lý chất thải rắn; chi phí máy, thiết bị, khấu 
hao nhà xưởng; chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức. Giá dự toán, đơn giá của từng 
loại công việc xử lý chất thải rắn, chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức được xác định 
như đơn giá của từng loại công việc dịch vụ công ích, chi phí quản lý chung và lợi nhuận định 
mức quy định tại Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị. 

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự toán chi phí dịch vụ công ích xử lý 
chất thải rắn. Dự toán được phê duyệt là căn cứ để lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ 
công ích xử lý chất thải rắn theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng. 

Đối với chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn nguy hại, chủ nguồn thải và chủ xử lý 
chất thải rắn ký kết hợp đồng trên cơ sở dự toán dịch vụ xử lý chất thải rắn theo quy định tại 
Điều 37 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP.  

V. tổ chức thực hiện  

1. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 
lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn theo quy định tại Điều 10 của 
Nghị định 59/2007/NĐ-CP.  



 5

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức 
thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn thuộc vùng tỉnh 
và vùng liên tỉnh nằm trên địa bàn.  

3. Đối với các bãi chôn lấp chất thải rắn hiện tại không hợp vệ sinh và thuộc danh mục 
nêu tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án cải tạo bãi chôn lấp đạt tiêu 
chuẩn môi trường.  

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình 
thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ảnh về Bộ Xây dựng để 
hướng dẫn, giải quyết.    

 kt. Bộ trưởng 
 Thứ trưởng  

 Nguyễn Văn Liên  


